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Của ban kiểm soát Công ty cp Sông Đà 11
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2009)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát, năm 2008 Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của công ty cổ phần Sông Đà 11 với một số nội dung sau.

· Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008.

· Tình hình ban hành các văn bản quản lý nội bộ;
· Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008;
· Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2008;
· Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2008;
· Kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quy định của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
· Một số nội dung khác.

A. Kết quả kiểm soát năm 2008.

I.  Tình hình thực hiện năm 2008.

1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	 KH năm 2008 
	TH năm 2008
	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	So với  2007 (%)

	1
	Giá trị SXKD
	310.000.000
	389.227.000
	126%
	119%

	2
	Doanh thu
	290.900.000
	328.359.000
	112%
	138%

	3
	Thực hiện đầu t​ư
	94.298.000
	41.516.000
	44%
	203%

	4
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	14.500.000
	20.083.318
	139%
	188%

	5
	Nộp ngân sách Nhà nước
	12.404.000
	17.167.000
	136%
	121%

	6
	Thu nhập bq/CBCNV
	3.000
	3.007
	100%
	121%

	7
	Tỷ lệ chia cổ tức
	16%
	16%
	100%
	100%


2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2008.
Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đến 31/12/2008 là: 363.979.261.708 đồng.
a,  Tài sản ngắn hạn




:
231.744.713.895đồng

· Tiền và các khoản tương đương tiền:      35.265.845.401đồng

· Tổng số các khoản phải thu


:   121.082.254.825 đồng

· Hàng tồn kho






: 
 66.988.385.295 đồng

· Tài sản ngắn hạn khác



:
   8.408.228.374 đồng

b.  Tài sản dài hạn





:   132.234.547.813 đồng

· Nguyên giá TSCĐ




:   132.234.547.813 đồng

· Giá trị còn lại TSCĐ




:   105.663.475.299 đồng

· Giá trị hao mòn luỹ kế



:
-24.758.009.956 đồng
· Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
:
   1.075.439.715 đồng

· Đầu tư tài chính dài hạn khác

:
 25.400.139.210 đồng
· Tài sản khác






:
        95.493.589 đồng

c.   Nợ phải trả






:   251.775.412.007 đồng

· Vay và nợ ngắn hạn




:
 16.516.769.374 đồng

· Phải trả cho người bán



:
 49.323.346.203 đồng

· Người mua trả tiền trước


: 
 69.127.587.950 đồng

· Phải trả công nhân viên



:
 12.080.223.611 đồng

· Thuế và các khoản phải nộp NN
:
   9.979.973.004 đồng

· Chi phí phải trả





:
 12.252.398.135 đồng

· Vay  và nợ dài hạn




:
 63.640.015.485 đồng

· Dự phòng trợ cấp mất việc làm

:
      656.422.850 đồng

· Các khoản phải trả khác



:
 18.198.675.395 đồng
d.  Nguồn vốn chủ sở hữu



:   112.203.849.701 đồng

· Vốn điều lệ






:
 50.000.000.000 đồng

· Thặng dư vốn điều lệ




:
 29.692.425.608 đồng

· Quỹ đầu tư phát triển



:       12.407.473.38 đồng
· Qũy dự phòng tài chính



:          873.306.540 đồng
· Quỹ phúc lợi, khen thưởng 


:          269.819.350 đồng
· Lợi nhuận chưa phân phối


:     20.083.318.599 đồng

3. Thực hiện đầu tư năm 2008.

Giá trị thực hiện 43,516tỷ đồng/kế hoạch 94.298 tỷ đồng đạt  46  %. Trong đó bao gồm các dự án: Dự án sản xuất đá ở Hoà Bình là 19 tỷ đồng; Dự án nâng cao năng lực năm 2008 là 4,5 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính là 20 tỷ đồng
Qua xem xét trình tự, thủ tục và thực hiện đầu tư thì đơn vị đã thực hiện là chậm so với kế hoạch đặt ra.

II.  Nhận xét đánh giá
Qua xem xét một số báo cáo tình hình thực tế tại đơn vị, trong phạm vi xem xét từng thành viên ban kiểm soát có báo cáo theo nhiệm vụ được phân công. Ban kiểm soát nhận xét chung một số vấn đề sau.

1. Những mặt đã làm được:

· Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2007:

· Nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2008 đơn vị thực hiện tốt.
· Thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 50 tỷ và niệm yết thêm 3 triệu cổ phiếu bổ sung trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

· Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức đúng Nghị quyết
· Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, nghị quyết kịp thời để chỉ đạo hoạt động SXKD; Tổng số nghị quyết ban hành trong năm là 50  bao gồm các nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số quy định trong công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, định mức; về tiền lương, dự án đầu tư, ...về tổ chức cán bộ...
· Hội đồng quản trị định kỳ và thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ của kỳ trước và thông qua các chương trình hoạt động, ban hành nghị quyết, quyết định. chỉ đạo hoạt động cho kỳ tiếp theo.

· Xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm kịp thời đáp ứng được công tác quản lý.
· Bộ máy điều hành của Công ty thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo các mặt quản lý theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định của nhà nước.

· Sử dụng vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh đảm bảo, bảo toàn vốn có hiệu quả.

· Đã thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2008.

2, Một số tồn tại:

· Kết quả triển khai thực hiện một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

· Công tác thu hồi vốn và công nợ chưa đạt yêu cầu, giá trị KL dở dang và nợ phải thu còn ở mức cao.

· Bộ máy quản lý từ Công ty đến các Xí nghiệp chưa thực sự tinh giảm. 
III. Kiến nghị của ban kiểm soát
1. Đề nghị Ban lãnh đạo, điều hành Công ty chỉ đạo quyết toán dứt điểm các công trình xây lắp đã hoàn thành và thu hồi vốn phục vụ SXKD và đầu tư.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác.
3. Rà soát các dự án đầu tư, tính toán khả năng tài chính và yếu tố thị trường trong giai đoạn biến động giá cả, tài chính tiền tệ để quyết định cụ thể cho từng dự án.
4. Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tại các xí nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty.
5. Xây dựng các quy trình cụ thể để quản lý từng yếu tố chi phí sản xuất.
B.  Kế hoạch kiểm soát năm 2009.

I.  Nhiệm vụ chung

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty.

Tiến hành kiểm soát theo từng quý; ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo Điều lệ.

II.  Nhiệm vụ cụ thể từng quý.

1. Quý I năm 2009.

· Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2008 trình Đại hội cổ đông năm 2009.

· Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã hoàn thành trong năm 2008.

2. Quý II năm 2009.

· Xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2009.

· Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2009.

· Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông

· Xem xét công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, xem xét công tác định mức đơn giá giao khoán nội bộ, quy chế lương gián tiếp và các quy chế, quy định khác phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Quý III năm 2009.

· Xem xét báo cáo tài chính quý II năm 2009.

· Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2009.

· Xem xét công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế. Triển khai các dự án đầu tư.
4. Quý IV năm 2009.

· Xem xét báo cáo tài chính quý III năm 2009.

· Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2009.

· Xem xét việc thực hiện các dự án đầu tư.

· Xem xét tình hình trả lương và chế độ cho người lao động. Công tác thu hồi vốn và công nợ.
Nơi nhận:
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